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tác dụng không mong muốn TRÊN cận LÂM SÀNG của bài thuốc  
“tiền liệt linh phương giải” trong điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt 

 
Tạ Văn Bình, Nguyễn Thị Liệu 

Đại học Y Hà Nội 

tóm tắt 
Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mở, 

có đối chứng trên bệnh nhân nam, >50 tuổi, chẩn đoán 
bị phì đại lành tính tuyến tiền liệt mức độ trung bình đến 
nặng nhằm đánh giá tác động của bài thuốc “tiền liệt 
linh phương giải” trên chỉ số huyết học, sinh hóa máu, 
sinh hóa nước tiểu cho thấy: Sau 1 tháng điều trị bằng 
TLLPG, các chỉ số huyết học: số lượng hồng cầu, 
hemoglobin, hematocrit, số lượng bạch cầu, số lượng 
bạch cầu và các thành phần bạch cầu; các chỉ số sinh 
hóa máu: Ure, Creatinin, ALT, AST; các chỉ số sinh 
hóa nước tiểu: Bilirubin, Urobililogen, hồng cầu và bạch 
cầu niệu ở cả 2 nhóm so với trước điều trị khác biệt 
không đáng kể với p > 0,05.  
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Phì đại lành tính tuyến tiền liệt (PĐLT-TTL) hay gặp 

ở nam giới trung niên và tăng dần theo tuổi [1]. ở Việt 
Nam, 63,8% nam giới trên 50 tuổi mắc bệnh này [3]. 
Theo y học hiện đại (YHHĐ), bệnh được điều trị bằng 
nhiều phương pháp khác nhau. Điều trị nội khoa có thể 
giải quyết được tình trạng rối loạn tiểu tiện (RLTT) và 
những biến chứng nhẹ nhưng bệnh nhân có thể gặp 
phải các tác dụng phụ như: choáng váng, nhức đầu, hạ 
huyết áp tư thế, giảm ham muốn tình dục, rối loạn 
cương dương, rối loạn phóng tinh.... Điều trị ngoại khoa 
đặc biệt là phẫu thuật nội soi đem lại nhiều kết quả khả 
quan khi bệnh nhân có những biến chứng nặng. Tuy 
nhiên, những biến chứng như: chảy máu, hẹp cổ bàng 
quang, hẹp niệu đạo, rỉ nước tiểu... vẫn có thể gặp và 
gây ảnh hưởng đến chức năng đường niệu dưới, thậm 
chí phải phẫu thuật nhiều lần, ảnh hưởng không ít tới 
tâm lý của bệnh nhân [2],[4]. 

Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã đề cập 
đến việc sử dụng thuốc YHCT điều trị bệnh nhằm hạn 
chế những tác dụng phụ mà vẫn đạt được hiệu quả 
mong muốn. Với mong muốn có các bằng chứng 
khách quan về bài thuốc “Tiền liệt linh phương giải”, 
chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu đánh 
giá tác động của bài thuốc “tiền liệt linh phương giải” 
trên chỉ số huyết học, sinh hóa máu, sinh hóa nước 
tiểu trong điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu  
Nghiên cứu được tiến hành tại Khoa Ngoại - Bệnh 

viện Y học cổ truyền Hà Nội, từ 01/2009 - 7/2010. 

2. Thuốc nghiên cứu 
Bài thuốc “tiền liệt linh phương giải" với 12 vị thuốc 

đều đạt tiêu chuẩn bào chế theo Dược điển Việt Nam 
III, do công ty cổ phần dược liệu TW II cung cấp. Bào 
chế dưới dạng thuốc sắc tại Khoa Dược - Bệnh viện Đa 
khoa Y học cổ truyền Hà Nội.  

3. Đối tượng nghiên cứu 
Bệnh nhân nam, > 50 tuổi, được chẩn đoán xác 

định phì đại lành tính tuyến tiệt liệt có chỉ định điều trị 
nội khoa, điều trị nội trú, tự nguyện tham gia nghiên 
cứu, chức năng gan, thận bình thường, không mắc 
bệnh cấp tính, không nghi ngờ ung thư tiền liệt tuyến, 
không bí đái. 

4. Thiết kế nghiên cứu 
Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mở, có đối 

chứng. 
Nhóm nghiên cứu: Bệnh nhân được điều trị bằng nước 

sắc TLLPG, mỗi ngày một thang chia 2 lần uống vào 9 
giờ và 15 giờ, mỗi lần uống 125ml khi thuốc còn ấm. 

Nhóm đối chứng: Bệnh nhân được điều trị bằng 
Tadenan 50mg, mỗi ngày uống 2 lần vào 9 giờ và 15 
giờ, mỗi lần uống 1 viên. 

Thời gian uống thuốc của 2 nhóm là 30 ngày. 
5. Chỉ tiêu nghiên cứu 
Chỉ số huyết học: Hồng cầu, Hemoglobin, 

Hematocrit, Bạch cầu, Lymphocyte, Neumophy, 
Monocyte, Tiểu cầu.  

Chỉ số sinh hóa máu: ALT, AST, Ure, Creatinin. 
Chỉ số sinh hóa nước tiểu: đường niệu (GLU), 

Bilirubin, các thể Cetonic (KET), tỷ trọng nước tiểu 
(SG), pH, Protein, Urobilinogen (URO), Nitrit (NIT), 
Hồng cầu (BLO), Bạch cầu (LEU).  

6. Xử lý số liệu và tính kết quả 
Số liệu thu thập được nhập vào máy tính trên phần 

mềm Epi-info 6.04, sau đó kiểm tra để phát hiện và xử lý 
các lỗi do vào số liệu sai. So sánh 2 tỷ lệ bằng test χ2. 
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
Bảng 1. Chỉ số huyết học 

Nhóm 
Chỉ số 

Nghiên cứu (X ± SD) Đối chứng (X ± SD) 
Trước  
điều trị 

Sau  
điều trị 

Trước  
điều trị 

Sau điều trị 

Hồng cầu (T/L) 5,1 +0,5 5,1 ±0,4 5,1 ±0,5 4,9 ± 0,5 
Hemoglobin 

(g/1) 
14,3 ± 1,1 14,3 ±0,9 13,7 ± 1,0 13,4 + 0,9 

Hematocrit (%) 40 ± 6,3 39,9 ± 2,9 39,4 ± 3,3 38,5 ±3,9 

Bạch cầu (G/L) 7,66 ± 0,7 
7,47 ± 
0,54 

7,52 ± 0,97 7,31 ± 0,96 

Lymphocyte 1,53+0,57 1,5 ±0,55 1,63 ± 0,73 1,63 ±0,61 
Neumophy 

(G/L) 
5,38 ± 0,85 

5,25 ± 
0,71 

5,08 ± 1,33 4,93 ± 1,1 

Monocyte 
(G/L) 

0,74 ±0,16 0,73 ±0,18 0,76 ± 0,17 0,8 ± 0,23 

Tiểu cầu (G/L) 
228,7 ± 
38,8 

224,1 ± 
37,5 

221,2 ± 
62,7 

222,4 ± 
56,1 

p > 0,05 > 0,05 
Sau điều trị, các chỉ số huyết học như: số lượng 

hồng cầu, hemoglobin, hematocrit, số lượng bạch cầu, 
số lượng bạch cầu và các thành phần bạch cầu ở cả 2 
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nhóm thay đổi không đáng kể so với trước điều trị với 
p>0,05. 

Bảng 2. Chỉ số sinh hoá máu 
Nhóm Nghiên cứu (X ± SD) Đối chứng (X ± SD) 

Chỉ số 
Trước 
điều trị 

Sau  
điều trị 

Trước  
điều trị 

Sau  
điều trị 

ALT (U/L) 
26,6 ± 
5,62 

26,18 ± 
5,04 

25,0 ± 15 
27,4 ± 
5,54 

AST (U/L) 
23,83± 
6,29 

26 ± 5,84 28,43 ±7,16 
28,27 ± 
6,91 

Ure (mmol/1) 
4,99 ± 
1,08 

4,8 ± 0,74 5,03 ± 0,74 5,15 ±0,64 

Creatinin (mmoI/l) 
(X±SD) 

89,2 ± 
15,97 

94,53 ± 
15,9 

98,17 ±8,88 
96,53 ± 
8,42 

p > 0,05 > 0,05 
Sau điều trị, các chỉ số sinh hoá máu như: Ure, 

Creatinin, ALT, AST ở cả 2 nhóm so với trước điều trị 
khác biệt không đáng kể với p > 0,05. Qua kết quả này 
chứng tỏ chức năng gan, chức năng thận của bệnh 
nhân không có biểu hiện bị ảnh hưởng sau 1 tháng 
điều trị bằng TLLPG. 

Bảng 3. Chỉ số sinh hoá nước tiểu 
Nhóm 

 
Chỉ số 

Nghiên cứu (n =30) Đối chứng (n=30) 
Trước  
điều trị 

Sau  
điều trị 

Trước  
điều trị 

Sau  
điều trị 

GLU (âm tính) 30 30 30 30 
BIL (âm tính) 29 30 30 30 
KET (âm tính) 30 30 30 30 

SG (bình thường) 30 30 30 30 
pH (bình thường) 30 30 30 30 
PRO (bình thường) 30 30 30 30 
URO (bình thường) 30 30 30 29 

NIT (âm tính) 30 30 30 30 
BLO (âm tính) 28 30 30 29 
LEU (âm tính) 29 28 27 29 

Sau 1 tháng điều trị bằng TLLPG cũng như 
Tadenan, các chỉ số sinh hoá nước tiểu hầu như không 
thay đổi ở cả 2 nhóm với p > 0,05. Chỉ số Bilirubin, 
Urobililogen, hồng cầu và bạch cầu niệu ở nhóm 
nghiên cứu; Chỉ số Urobililogen, hồng cầu và bạch cầu 
niệu ở nhóm đối chứng có sự khác biệt không đáng kể 
với p > 0,05. 
KẾT LUẬN 
Sau 1 tháng điều trị bằng TLLPG, các chỉ số huyết 

học: số lượng hồng cầu, hemoglobin, hematocrit, số 
lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu và các thành phần 
bạch cầu; các chỉ số sinh hóa máu: Ure, Creatinin, 
ALT, AST; các chỉ số sinh hóa nước tiểu: Bilirubin, 
Urobililogen, hồng cầu và bạch cầu niệu ở cả 2 nhóm 
so với trước điều trị khác biệt không đáng kể với 
p>0,05.  
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ HẸP ỐNG SỐNG CỔ  

VÀ BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN HẸP ỐNG SỐNG CỔ 
 

Trần văn Việt 

Tóm tắt 
Nghiên cứu 55 bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng 

của hội chứng hẹp ống sống cổ và được chụp CHT 
thấy 72,8% có đường kính ống sống dưới 10mm, 
27,2% trường hợp đường kính ống sống từ 10mm đến 
13mm. Có mối liên quan mật thiết giữa mức độ, hình 
thái hẹp ống sống lâm sàng:Đường kính ống sống cổ 
từ 10 - 13 mm thì 53,4% bệnh nhân có hội chứng rễ 
thần kinh cổ, đường kính < 10mm có 92,5% bệnh nhân 
có hội chứng tủy cổ. Dấu hiệu thu hẹp và xóa khoang 
dịch não tủy chiếm 100%. Thoát vị đĩa đệm chiếm 
74,5%. Thoái hóa giảm tín hiệu đĩa đệm 72,9%. Có 
61,0% hình thái hẹp theo chiều trước- sau. Nguyên 
nhân của hẹp ống sống cổ do tổn thương phối hợp 
giữa thoát vị đĩa đệm + dây chằng + thoái hóa đốt sống 
chiếm 41,8%. Ngoài ra còn gặp các nguyên nhân khác 
như: thoát vị đĩa đệm, dày dây chằng, thoái hóa đốt 
sống đơn thuần, khối u, viêm cột sống, chấn thương  

Summary 
55 patients with clinical manifestation of the 

syndrom, spinal stenosis neck was studied and taken 
MRI. The study showed 72.8 % with the 10mm tube 
diameter, 27.2% of the tube diameter from 10mm to 13 
mm. There was a close relationship between the level 
and the pattern of clinical spinal stenosis: 53.4% 
patients with nerve root neck in the 10-13 mm diameter 
of neck, diameter < 10 mm with 92.5% of patients with 
medullary syndrom neck. Narrow signs and clear 
cerebrospinal fluid cavity accounted for 100%. 
Herniated disk accounted for 74.5%. Degenertive disc 
sign reduction was 72.9%. There was 61% of stenosis 
morphology in the front- rear direction. The cause of 
spinal stenosis, neck injury, combination disc 
herination ligment degenration of vertebrae accounted 
for 41.8%. 


